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mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi có tốc độ phát triển kinh tế chậm so với 

các tỉnh đồng bằng. Từ xa xưa, nơi đây đã thu hút được các dòng người từ 

bốn phương tụ lại trong đó có các dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Sán Dìu, 

Hmông, Pà Thẻn…tạo nên bức tranh văn hoá Tuyên Quang đa dạng mà 

thống nhất.  

Đặc biệt là dân tộc Dao, đây là dân tộc có mang nhiều nét văn hóa hết 

sức đa dạng, phong phú, không chỉ thể hiện trong sự đa dạng của các nhóm 

ngành mà còn thể hiện trong văn hóa đặc trưng mỗi vùng, mỗi địa phương.  

Một trong những nhóm phải kể đến là nhóm Dao Đỏ, đây là nhóm cư 

trú chủ yếu ở vùng cao thuộc hai huyện Na Hang và Chiêm Hóa. Trong quá 

trình hội nhập và phát triển, dân tộc Dao Đỏ là dân tộc ít chịu sự tác động 

của văn hóa bên ngoài. Do vậy, ít nhiều ở các địa phương, các thôn bản vẫn 

còn giữ gìn được những giá trị văn hóa truyền thống riêng của họ.  

Văn hoá truyền thống của người Dao đã được hình thành từ rất lâu đời, 

đã trở thành bộ phận không thể tách rời của văn hoá các dân tộc Việt Nam. 

Những giá trị văn hoá trong phong tục tập quán, trong sinh hoạt vật chất, tinh 

thần, ứng xử của họ đã hình thành nên cốt cách, diện mạo của người Dao Đỏ 

và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trải qua những thăng trầm biến 

động lịch sử, nó được chặt lọc và bổ sung tạo nên nét văn hoá độc đáo riêng 

của người Dao Đỏ. Vì vậy trong suy nghĩ, trong đời sống người Dao Đỏ 

những nét văn hoá ấy vẫn tồn tại và lưu giữ, ít nhiều có biến đổi và tác động 

tới chính sách phát triển kinh tế -xã hội chung. 

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, Tuyên Quang đã và đang có 

sự thay da đổi thịt nhanh chóng với tiềm năng và thế mạnh đang được đầu tư, 

khai thác như các chương trình phát triển du lịch, các khu công 

nghiệp…Trong đó có công trình xây dựng Thuỷ điện tại Thị trấn Na Hang. 

Việc di dân giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Thuỷ điện đã được 

triển khai thực hiện từ năm 2002. Đến nay đời sống người dân đã dần đi vào 
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ổn định. Tuy nhiên việc giải quyết các vấn đề nhà ở, tạo dựng cuộc sống mới 

cho người dân vùng lòng hồ là vấn đề khó khăn và lâu dài. Người Dao Đỏ ở 

Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang là một bộ phận trong dự án di dân tái 

định cư đó. 

Vốn là dân tộc có tập quán sinh hoạt văn hoá truyền thống lâu đời, gắn 

liền với rừng núi và có hoạt động tín ngưỡng đặc trưng riêng nên những yếu 

tố này có sự tác động không nhỏ tới quá trình vận động cũng như ổn định 

cuộc sống cho người dân ở khu tái định cư xã Hoàng Khai. Mặt khác, khu tái 

định cư tuy có nhiều thuận lợi đồng thời có không ít những khó khăn, thiếu 

đất ở, đất sản xuất, điều kiện sống khó khăn, cuộc sống mới chưa phù hợp 

với tập quán của đồng bào Dao Đỏ, chưa được đồng bào chấp nhận nên còn 

xẩy ra hiện trạng chuyển cư về quê cũ và đi nơi khác khiến cho người dân 

chưa ổn định cuộc sống làm ảnh hưởng tới quá trình ổn định dân cư. Cuộc 

sống mới, quê hương mới, môi trường mới cũng làm thay đổi mọi mặt đời 

sống xã hội của đồng bào Dao Đỏ và làm biến đổi mạnh mẽ những giá trị 

văn hoá độc đáo đặc trưng riêng của họ, việc nghiên cứu, bảo tồn giá trị văn 

hóa người Dao Đỏ ở khu Tái định cư là rất cần thiết. 

Vì vậy, là một sinh viên Khoa Văn hoá Dân tộc thiểu số của Trường 

Đại học Văn hoá Hà Nội, đồng thời lại chính là người Dao Đỏ sống trong 

khu tái định cư, muốn được góp một phần sức nhỏ bé của mình vào công 

cuộc xây dựng quê hương và bảo lưu vốn văn hoá truyền thống dân tộc nên 

người viết đã chọn đề tài “Văn hoá truyền thống người Dao Đỏ với dự án 

di dân tái định cư ở xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang” cho luận 

văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Thông qua việc đánh giá sự ảnh hưởng qua lại giữa văn hoá truyền 

thống người Dao Đỏ và dự án di dân tái định cư, đề tài nhằm làm rõ sự tác 

động của văn hoá truyền thống người Dao Đỏ tới quá trình thực hiện dự án di 

dân tái định cư và những biến đổi của nó trong quá trình ổn định, hội nhập 

cuộc sống mới ở khu tái định cư. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản 
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nhằm nâng cao hiệu quả công tác di dân tái định cư và hiệu quả công tác bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của người Dao Đỏ trong khu 

tái định cư. 

Để thực hiện được mục đích trên, đề tài phải giải quyết những nhiệm 

vụ sau: 

- Khái quát về cuộc sống người Dao Đỏ ở xã Trùng Khánh, Na Hang 

và khu tái định cư Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang. 

- Khảo sát, đánh giá sự tác động giữa hai yếu tố văn hoá truyền thống 

người Dao Đỏ và dự án di dân tái định cư trên các phương diện cụ thể. 

- Bước đầu đặt vấn đề điều chỉnh mỗi quan hệ giữa văn hoá truyền 

thống người Dao Đỏ và dự án di dân tái định cư nhằm nhanh chóng ổn định 

cuộc sống của người dân và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn các giá trị 

văn hoá của người Dao Đỏ ở khu tái định cư. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Để xác định được phạm vi và đối tượng nghiên cứu đề tài cần định rõ 

nội dung một số khái niệm: 

- Hộ định cư là hộ gia đình hoặc hộ độc thân hoặc tổ chức bị thu hồi 

đất phải di chuyển để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thuỷ điện Tuyên 

Quang. 

- Điểm tái định cư là điểm dân cư được xây dựng theo quy hoạch gồm 

đất của hộ gia đình tái định cư và đất khu chức năng nông thôn. 

- Khu tái định cư là một địa bàn thống nhất được quy hoạch xây dựng 

để bố trí cho hộ tái định cư gồm đất sản xuất, đất ở, đất chuyên dùng…trong 

khu tái định cư ít nhất 1 điểm tái định cư. 

- Vùng tái định cư là địa bàn các huyện được quy hoạch để tiếp nhận 

dân tái định cư. Trong vùng tái định cư có ít nhất 1 khu tái định cư. 

- Văn hoá truyền thống là những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần 

do con người sáng tạo ra trong quá khứ và gắn với quá trình hình thành, phát 

triển của cộng đồng. 
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Trong dịp phát động “Thế kỷ bảo tồn và phát triển văn hoá” ông 

F.Mayor- Tổng Giám đốc UNESCO cho rằng: “ Văn hoá là tổng thể sống 

động các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua thế kỷ, 

hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền 

thống và các thị hiếu – những yếu tố xác định đặc tính riêng biệt của mỗi dân 

tộc”. 

Văn hoá thường được chia thành hai bộ phận cấu thành là văn hoá vật 

chất và văn hoá tinh thần. Nhưng sự phân chia này chỉ có ý nghĩa tương đối. 

Cái gọi vật chất thực ra là vật thể hoá giá trị tinh thần, giá trị tinh thần lại 

được trầm tích trong hình thức vật thể. 

Trong cuốn “Văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc”, PGS.TS. Hoàng 

Nam đã phân loại đối tượng nghiên cứu văn hoá truyền thống các dân tộc 

thành: Đời sống kinh tế, văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. Trong đó: 

- Đời sống kinh tế gồm hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề 

thủ công, hoạt động hái lượm, săn bắt, kinh tế trao đổi mua bán. 

- Văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất do con người sáng tạo ra 

nhằm phục vụ nhu cầu vật chất của con người như xây dựng bản làng, nhà ở, 

trang phục, đồ ăn thức uống, phương tiện vận chuyển. 

- Văn hoá phi vật thể là các sản phẩm do con người làm ra nhằm 

thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người gồm ngôn ngữ, chữ viết, tôn giáo 

tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật, tri thức dân gian, tổ chức gia đình, quan hệ 

dòng họ, tục lệ sinh đẻ, cưới xin, ma chay… 

Khi nói tới văn hoá truyền thống của người Dao Đỏ thì chính là nói tới 

những giá trị vật chất, tinh thần mà họ sáng tạo ra trong lịch sử tồn tại họ các 

giá trị ấy có bổ sung, chọn lọc và trở thành những thói quen, nếp sống của 

người Dao Đỏ. 

Trên cơ sở khu biệt  khái niệm như vậy, đề tài sẽ tập trung vào việc 

khảo sát sự ảnh hưởng  qua lại giữa văn hoá truyền thống người Dao Đỏ và 

dự án di dân tái định cư, theo đó: 
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Văn hoá truyền thống tác động đến dự án di dân tái định cư trên các 

phương diện:  

+ Tác động đến việc chọn địa điểm cho khu tái định cư. 

+  Tác động đến việc chọn địa điểm cho từng hộ gia đình. 

+  Tác động đến qua trình di chuyển đến khu tái định cư. 

+ Tác động đến kiến trúc quy hoạch của dự án di dân tái định cư. 

+ Tác động đến qua trình ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. 

+ Tác động đến định hướng phát triển kinh tế xã hội chung. 

Ngược lại, Văn hoá truyền thống cũng sẽ chịu sự tác động của dự án di 

dân tái định cư trên các phương diện: 

+ Tập quán m−u sinh. 

+ Văn hoá vật thể: Tổ chức làng bản, nhà ở, trang phục, ăn uống. 

+ Văn hoá phi vật thể: Ngôn ngữ, chữ viết, tôn giáo tín ngưỡng, văn 

nghệ, tri thức dân gian, tổ chức gia đình, quan hệ dồng họ, làng bản, dân tộc, 

tập quán sinh đẻ, cưới xin, ma chay. 

Do tính chất của vấn đề, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu về cuộc sống 

của người Dao đỏ tại hai địa điểm: 

+ Trước khi chuyển đến khu tái định cư thuộc xã Trùng Khánh, huyện 

Na Hang. Trong đó, tập trung vào thôn Xuân Quang vì đây là thôn có 100% 

người Dao Đỏ sinh sống.  

+ Tại khu tái định cư xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, chủ yếu tập 

trung nghiên cứu điểm tái định cư xóm Hồ II (nay thôn Tân Quang) vì có số 

lượng người Dao Đỏ sống tập trung, chiếm số lượng đông. 

4. Lịch  sử nghiên cứu, nguồn tư liệu thực hiện của đề tài 

Từ xưa đến nay, đã có nhiều tác giả Trung ương, địa phương thực hiện 

nhiều công trình nghiên cứu về người Dao Đỏ, chủ yếu tập trung vào các 

nhóm tài liệu sau: 

- Nhóm 1: là những công trình nghiên cứu về văn hoá truyền thống 

người người Dao Đỏ, chủ yếu tìm hiểu về các giá trị văn hoá mà cộng đồng 

người Dao Đỏ sáng tạo ra trong quá trình hình thành, phát triển của mình. 
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Tiêu biểu là công trình nghiên cứu “Người Dao ở Việt Nam”, Nhà xuất bản 

khoa học xã hội, Hà Nội, 1971; “ Văn hoá truyền thống các dân tộc Tày, 

Dao, Sán Dìu ở Tuyên Quang”, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 

2003;” Các dân tộc thiểu số Tuyên Quang”, Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang, 

1972… 

- Nhóm 2: là  những công trình nghiên cứu về những tác động của nền 

kinh tế mới đối với cuộc sống và văn hoá truyền thống của người Dao Đỏ. 

Nhóm tư liệu này chủ yếu đánh giá sự biến đổi về văn hoá truyền thống, biến 

đổi trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội của người Dao Đỏ hiện nay như  

các công trình báo cáo của các tác giả trong cuốn “Sự phát triển văn hoá xã 

hội người Dao: Hiện tại và tương lai”, Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội, 1978…  

- Nhóm 3: Các nguồn tư liệu nghiên cứu về các dự án, các công trình 

trên các vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các công trình nghiên cứu về văn 

hoá và hướng bảo tồn văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xây 

dựng các dự án như dự án 135, 134, 327; dự án thuỷ điện Sơn La, dự án thuỷ 

điện Tuyên Quang. Tiêu biểu, công trình nghiên cứu về “Văn hoá phi vật thể 

các dân tộc vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang”, Nhà xuất bản Văn hoá 

thông tin – Công ty văn hoá trí tuệ Việt phối hợp sản xuất, 2006… các bản 

quy hoạch, các số liệu thống kê của ban dự án ,…  

Có thể nói, vấn đề tác động qua lại giữa văn hoá truyền thống người 

Dao Đỏ và dự án di dân tái định cư vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa 

có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu một cách cụ thể, toàn diện. Tuy 

nhiên, Luận văn sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi nguồn tư liệu từ các 

công trình về người Dao đỏ của các tác giả đi trước, nhất là các tư liệu liên 

quan trực tiếp tới vấn đề của luận văn mà các công trình đã được công bố như 

các tài liệu về người Dao ở Tuyên Quang, các tài liệu về dự án di dân tái định 

cư, tài liệu điền dã khảo sát trên địa bàn xã Hoàng Khai. Ngoài ra, luận văn 

còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương, đóng góp 

thêm nguồn tư liệu thực tiễn để thực hiện đề tài này. 
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5. Phương pháp thực hiện đề tài 

 Phương pháp luận chung là phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phương pháp cụ thể được đề tài sử dụng là phương pháp điều tra, điền 

dã thực địa, quan sát, phỏng vấn, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu. 

Trong đó, trực tiếp nhất là phương pháp điều tra xã hội học, đề tài xây dựng 

một mẫu phiếu có cơ cấu mẫu là 24 câu hỏi, tập trung vào hai nhóm nội dung 

đánh giá ảnh hưởng qua lại của văn hoá truyền thống người Dao Đỏ với dự 

án di dân tái định cư. Số lượng phiếu phát ra là 100 phiếu trên địa bàn thôn 

tái định cư người Dao Đỏ ở xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang. Đối 

tượng phát phiếu là người Dao Đỏ, chủ yếu tập trung vào lứa tuổi từ 30 tuổi 

trở lên (là chủ gia đình). Số phiếu thu về là 100 phiếu được xử lý, thống kê, 

phân tích, đánh giá. Ngoài ra, Luận văn còn sử dụng phương pháp phỏng vấn 

sâu với người dân về suy nghĩ, nhận xét của họ về dự án di dân tái định cư, 

đối tượng là người am hiểu xã hội, am hiểu phong tục tập quán, có cách nhìn 

nhận khách quan về dự án di dân tái định cư. 

6. Đóng góp của đề tài 

Luận văn nghiên cứu sự tác động qua lại giữa văn hoá truyền thống 

người Dao Đỏ với dự án di dân tái định cư ở Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên 

Quang, hy vọng:  

- Đóng góp thêm nguồn tư liệu mới, những nhận định khách quan 

cũng như tài liệu cụ thể cho việc tìm hiểu, bổ sung đầy đủ, chính xác hơn về 

sự tác động giữa văn hoá truyền thống người Dao Đỏ và dự án di dân tái định 

cư. Qua đó thấy được sự tác động của tập quán sinh hoạt truyền thống người 

Dao Đỏ với vấn đề tái định cư và những biến đổi của văn hoá truyền thống 

người Dao Đỏ tại khu tái định cư. 

- Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp thêm cơ sở khoa học cho 

việc định hướng các chính sách, xã hội, văn hoá, giáo dục của địa phương. 

Trong đó việc gìn giữ và phát huy văn hoá truyền thống của người Dao Đỏ 

trước trào lưu “hội nhập” của văn hoá hiện nay. 
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7. Bố cục của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, Luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cuộc sống người Dao Đỏ ở xã Hoàng Khai, Yên Sơn, 

Tuyên Quang và vấn đề tái định cư 

 Chương 2: Mỗi quan hệ giữa văn hoá truyền thống người Dao Đỏ 

và dự án di dân Tái định cư ở xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang 

Chương 3: Điều chỉnh mỗi quan hệ giữa văn hoá truyền thống 

người Dao Đỏ với dự án di dân tái định cư ở xã Hoàng Khai, Yên Sơn, 

Tuyên Quang 
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